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mÉu cbtt-02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
báo cáo thường niên năm 2007
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· Tên Công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM
· Tên tiếng Anh:
VIETNAM CONTAINER SHIPPING JOINT-STOCK COMPANY
· Tên viết tắt        
Viconship
· Mã chứng khoán:
VSC
· Trụ sở chính :
11 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
· Điện thoại 
               (84 - 31) 3 836 705
· Fax              
               (84 - 31) 3 836 104
· Website             

         www.viconship.com
· Email

         viconship@hn.vnn.vn 

Lịch sử hoạt động của Công ty
Những sự kiện quan trọng

Tiền thân của Công ty là Công ty Container Việt Nam, chính thức thành lập ngày 27 tháng 7 năm 1985 theo quyết định số: 1310/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Số vốn ban đầu được Nhà nước giao tại thời điểm thành lập là 7,2 triệu đồng.
Công ty cổ phần Container Việt Nam được thành lập theo quyết định số 183/TTG ngày 04 tháng 03 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. 

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203000185 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 01 tháng 04 năm 2002, thay đổi lần thứ năm ngày 31 tháng 05 năm 2007. Trong quá trình hoạt động Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh với vốn điều lệ lên 80.373.340.000 đồng.
Ngày 12/12/2007, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp Quyết định Niêm yết số 172/QĐ - SGDHCM cho phép Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship) niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM. Ngày 09/01/2008 cổ phiếu Viconship đã chính thức giao dịch với mã chứng khoán VSC và là công ty thứ 139  niêm yết cổ phiếu trên  Sở giao dịch chứng khoán T.P Hồ Chí Minh.

Quá trình phát triển và định hướng phát triển của Công ty
Được thành lập từ năm 1985 cho đến nay, trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, từ hoạt động ban đầu là vận chuyển Container, Công ty đã không ngừng phát triển cả về chất và về lượng. Một mặt Công ty tiến hành mở rộng hệ thống dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, mặt khác Công ty không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu khắt khe của khách hàng. Việc làm đó có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty. 
Công ty luôn nghiên cứu, tìm hiểu thị trường để đầu tư vào nhiều lĩnh vực tiềm năng mới trên cơ sở những thế mạnh kinh doanh sẵn có, nhằm mang lại lợi ích kinh tế lớn nhất và ngày càng đưa Công ty phát triển lên một tầm cao mới. Dự án đầu tư tàu biển chở container chạy tuyến Bắc – Nam, dự kiến sẽ đầu tư trong năm 2008, là một trong những dự án nằm trong định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới.   
Báo cáo của hội đồng quản trị công ty

Năm 2007 nền kinh tế Việt nam tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao. Thương mại hai chiều gia tăng kéo theo khối lượng hàng hóa XNK bằng container cũng tăng theo, từ đó thúc đẩy nhiều dịch vụ khai thác hàng container phát triển. Bám sát tình hình thị trường, Công ty đã quyết định đầu tư bổ xung nhiều hạng mục đầu tư mới: xây dựng cầu xà lan 400 T, nâng cấp bãi chứa container, khu vực bảo quản container lạnh chuyên dùng, đầu tư bổ xung thiế bị xếp dỡ .... để nâng cao năng lực sản xuất, đạt hiệu quả kinh doanh cao. Công ty áp dụng các phương pháp khai thác quản lý tiên tiến, hợp lý hóa các quy trình sản xuất, tiết kiệm triệt để chi phí đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác tiếp thị, dẫn đến lượng khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty ngày càng nhiều bất chấp sự cạnh tranh mạnh mẽ của các doanh nghiệp có cùng nghành nghề kinh doanh.

Mặc dù có một số khó khăn ảnh hưởng đến kết quả hoạt động: Hãng tàu Megastar cắt tuyến feetder Singapore – Viet nam từ tháng 5/2007, giá nhiên liệu, nguyên vật liệu tăng cao .... nhưng do những chính sách, quyết định và chiến lược kinh doanh đúng đắn, năm 2007 Công ty đã đạt được nhiều thành tựu lớn trong quá trình tăng trưởng và phát triển. Hầu hết các sản phẩm dịch vụ chính thực hiện trong năm đều đạt mức tăng trưởng cao so với thực hiện năm 2006 và kế hoạch năm 2007 do Đại hội cổ đông đề ra.
Tổng doanh thu thuần đạt 234,7 tỷ đồng, tăng 42% so với thực hiện năm 2006, tăng 26% so với kế hoach năm 2007. 

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 73,7 tỷ đồng, tăng 49% so với thực hiện năm 2006, tăng 37% so với kế hoach năm 2007.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 8.485 đồng, tăng 704 đồng so với năm 2006.


Tổng giá trị các hạng mục đã đầu tư mở rộng sản xuất trong năm 2007 là:  44, 785 tỷ đồng. Trong đó:
- Mua sắm thiết bị: Mua 18 đầu xe container kéo moóc, 01 cần trục 40 tấn, đóng mới vỏ container, mua máy phát điện 1000 KVA, tổng giá trị:  29,342 tỷ đồng.

- Xây dựng cơ bản: Xây dựng cầu xà lan 400 T, sửa chữa văn phòng làm việc tại Hà nội, nâng cấp 10.321 m2 bãi, nâng cấp nền kho CFS và một số công trình phụ trợ khác, tổng giá trị:  15,443 tỷ đồng.
Kế hoạch dự kiến trong thời gian tới, Công ty sẽ bám sát tình hình thị trường, tăng cường quan hệ hợp tác, liên doanh liên kết, lựa chọn hạng mục đầu tư để tiếp tục mở rộng phát triển sản xuất, đạt mức tăng trưởng cao trong tương lai.

Báo cáo của ban giám đốc công ty
Báo cáo tình hình tài chính

Tình hình tài chính năm 2007 của Công ty qua một số chỉ tiêu:

Tỷ suất lợi nhuận:

· Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản

18,25 %
· Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần
27,72%


· Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ
26,06%
Khả năng thanh toán:

· Khả năng thanh toán nhanh


1,6 lần

· Khả năng thanh toán hiện hành


3,34 lần

Vốn góp của cổ đông tại thời điểm 31/12/2007:

80.373.340.000 đồng.
Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2007:

          246.067.246.139 đồng.
Vốn cổ phần trong năm tăng 22.381.840.000 đồng do trong năm Công ty tăng vốn từ 57.991.500.000 đồng lên 73.068.170.000 đồng theo quyết định ngày 31/03/2007, và tăng lên 80.373.340.000 đồng theo quyết định ngày 28/05/2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị sau khi lấy ý kiến cổ đông.

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:  8.037.340 cổ phiếu (thời điểm 31/12/2007), trong đó toàn bộ là cổ phiếu phổ thông.

Cổ tức chia cho các cổ đông:   40%. Cụ thể như sau:

   - Trả cổ tức bằng cổ phiếu (10% - danh sách chốt ngày 16/05/07):
7.305.170.000 đồng

   - Trả cổ tức bằng tiền (10% - danh sách chốt ngày 03/08/07):

8.037.334.000 đồng

   - Trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 3 (dự kiến quý II năm 2008):
          15.874.668.000 đồng

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Năm 2007, sản lượng các sản phẩm dịch vụ chính của Công ty đạt mức tăng cao so với năm 2006. Cụ thể như sau:
· Bốc xếp cảng biển đạt 2,13 triệu TTQ, tăng 95,7% so với thực hiện năm 2006. Số lượt tàu đến Cảng là 336 chuyến, tăng 55,6% so với năm 2006.

· Bốc xếp cơ giới đạt 450.000 teus, tăng 25% so với thực hiện năm 2006.

· Khai thác kho bãi: sản lượng tăng 42% so với thực hiện năm 2006.
· Vận tải ô tô: về tấn đạt 2.226.766, tăng 51,4%; về tấn.km đạt gần 28,1 triệu tấn.km, tăng 30,8%; về container đạt 170.950 teus, tăng 27,2% so với thực hiện năm 2006.

Các chỉ tiêu về tài chính đều tăng mạnh so với thực hiện năm 2006 và kế hoạch đề ra năm 2007. 
Những tiến bộ Công ty đạt được

· Công ty đã tích cực đầu tư hợp lý nâng cấp cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị đồng bộ. Lựa chọn quy mô phù hợp, sử dụng các nhà thầu phụ thích hợp, kịp thời hoàn thành đúng tiến độ các hạng mục đầu tư để đưa ngay vào phục vụ sản xuất.
· áp dụng các phương pháp khai thác, quản lý tiên tiến để tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng dịch vụ.

· Hợp lý hóa các quy trình sản xuất.

· Rà soát, điều chỉnh các định mức kỹ thuật vật tư, chi phí cho phù hợp. Tiết kiệm triệt để các chi phí không cần thiết.
Kế hoạch phát triển trong tương lai
Công ty tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất để đảm bảo sự phát triển và tăng trưởng bền vững. Sau đây là một số dự án đầu tư chính sắp tới:

· Dự án nâng cao năng lực xếp dỡ cho Cảng Green port: đầu tư bổ xung 01 cần trục chân đế hiệu Kranbau và khung chụp tự động Smit:  42,9 tỷ đồng, bổ xung thiết bị xếp dỡ tuyến hậu phương (mua mới 01 xe nâng hàng Reach stacker, 01 xe nâng vỏ Forklift): 9,7 tỷ đồng.

· Đầu tư nhà xưởng, bãi chứa container, bãi đỗ xe tại khu đất 1,8 ha của Công ty tại Đình Vũ:  8 tỷ.

· Đầu tư kho CFS số 1 tại khu công nghiệp Hòa cầm Đà nẵng:  5,3 tỷ.

· Xây mới nhà văn phòng 7 tầng trên diện tích hơn 300 m2 đất Công ty đã mua tại T.P Hồ Chí Minh:  5,6 tỷ đồng.

· Tiếp tục nâng cấp kho, bãi và mua bổ xung các phương tiện vận chuyển.
· Dự án đầu tư tàu chở container đã qua sử dụng cho Green Star Lines: khoảng 200 tỷ.

· Góp vốn vào Tập đoàn phát triển Hải phòng đầu tư khu vực cảng Lạch Huyện:  khoảng 36 tỷ đồng.
báo cáo tài chính năm 2007

Báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

 Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán tại ngày 31/12/2007
Đơn vị tính:®ång Việt nam
	 
	TÀI SẢN
	31/12/2007
	
	1/1/2007

	
	
	
	
	

	A
	TÀI SẢN NGẮN HẠN
	205.545.585.517
	
	168.545.586.689

	I
	Tiền và các khoản tương đương tiền
	47.710.544.821
	
	42.225.673.087

	1
	Tiền
	47.710.544.821
	
	42.225.673.087

	2
	Các khoản tương đương tiền
	-
	
	-

	II
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	82.182.259.728
	
	25.631.000.128

	1
	Đầu tư ngắn hạn
	82.182.259.728
	
	25.631.000.128

	2
	Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn (*)
	-
	
	-

	III
	Các khoản phải thu ngắn hạn
	69.642.511.125
	
	94.360.546.554

	1
	Phải thu của khách hàng
	57.192.630.546
	
	44.913.370.378

	2
	Trả trước cho người bán
	5.334.355.438
	
	16.874.156.019

	5
	Các khoản phải thu khác
	7.837.109.093
	
	33.108.384.811

	6
	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)
	(721.583.952)
	
	(535.364.654)

	IV
	Hàng tồn kho
	2.605.015.689
	
	1.613.272.813

	1
	Hàng tồn kho
	2.605.015.689
	
	1.613.272.813

	V
	Tài sản ngắn hạn khác
	3.405.254.154
	
	4.715.093.107

	1
	Chi phí trả trước ngắn hạn
	
	
	(64.712.603)

	2
	Thuế GTGT được khấu trừ
	
	
	5.928.507

	3
	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
	521.713.593
	
	17.305.280

	4
	Tài sản ngắn hạn khác
	2.883.540.561
	
	4.756.571.923

	
	
	
	
	

	B
	TÀI SẢN DÀI HẠN
	150.933.384.917
	
	111.866.836.575

	I
	Các khoản phải thu dài hạn
	
	
	

	II
	Tài sản cố định
	144.426.892.763
	
	109.570.883.761

	1
	Tài sản cố định hữu hình
	134.215.900.831
	
	104.914.032.210

	-
	Nguyên giá
	213.215.744.056
	
	167.464.701.264

	-
	Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	(78.999.843.225)
	
	(62.547.669.054)

	3
	Tài sản cố định vô hình
	313.645.084
	
	195.764.874

	-
	Nguyên giá
	841.175.830
	
	585.225.830

	-
	Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	(527.530.746)
	
	(389.460.956)

	3
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	9.897.346.848
	
	4.458.086.677

	III
	Bất động sản đầu tư
	
	
	

	IV
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	4.739.329.192
	
	899.000.000

	2
	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
	4.739.329.192
	
	899.000.000

	V
	Tài sản dài hạn khác
	1.767.162.962
	
	1.396.952.814

	1
	Chi phí trả trước dài hạn
	1.251.403.762
	
	1.156.469.214

	3
	Tài sản dài hạn khác
	515.759.200
	
	240.483.600

	C
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN
	356.478.970.434
	
	280.412.423.264

	
	
	
	
	

	 
	NGUỒN VỐN
	31/12/2007
	
	1/1/2007

	
	
	
	
	

	A
	NỢ PHẢI TRẢ 
	106.770.146.483
	
	133.814.376.593

	I
	Nợ ngắn hạn
	81.258.366.440
	
	104.456.434.658

	1
	Vay và nợ ngắn hạn
	8.339.945.726
	
	8.965.036.800

	2
	Phải trả người bán
	27.671.568.621
	
	35.853.677.981

	3
	Người mua trả tiền trước
	3.118.133.840
	
	1.307.900.789

	4
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	6.047.171.856
	
	3.579.216.123

	5
	Phải trả người lao động
	8.313.040.175
	
	4.683.856.857

	6
	Chi phí phải trả
	631.206.491
	
	586.919.163

	9
	Các khoản phải trả, phải nộp khác
	27.137.299.731
	
	49.479.826.945

	II
	Nợ dài hạn
	25.511.780.043
	
	29.357.941.935

	3
	Phải trả dài hạn khác
	314.910.368
	
	593.335.563

	4
	Vay và nợ dài hạn
	24.545.357.064
	
	28.315.205.500

	6
	Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	651.512.611
	
	449.400.872

	
	
	
	
	

	B
	VỐN CHỦ SỞ HỮU
	249.708.823.951
	
	146.598.046.671

	I
	Vốn chủ sở hữu
	246.067.246.139
	
	145.220.953.543

	1
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	80.373.340.000
	
	57.991.500.000

	2
	Thặng dư vốn cổ phần
	37.439.760.000
	
	907.500.000

	7
	Quỹ đầu tư phát triển
	31.839.099.683
	
	31.839.099.683

	8
	Quỹ dự phòng tài chính
	6.385.632.723
	
	4.115.997.228

	9
	Quỹ khác thuộc vốn chủ
	152.558.062
	
	152.558.062

	10
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	89.876.855.671
	
	50.214.298.570

	II
	Nguồn kinh phí và quỹ khác
	3.641.577.812
	
	1.377.093.128

	1
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	3.641.577.812
	
	1.377.093.128

	
	
	
	
	

	C
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
	356.478.970.434
	
	280.412.423.264


Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã kiểm toán
Đơn vị tính:®ång ViÖt nam
	 
	Chỉ tiêu
	2007
	
	2006

	
	
	
	
	

	1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	234.707.493.707
	
	164.950.795.225

	2
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	
	
	1.087.144

	3
	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ
	234.707.493.707
	
	164.949.708.081

	4
	Giá vốn hàng bán
	152.458.387.842
	
	105.754.439.830

	5
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	82.249.105.865
	
	59.195.268.251

	
	
	
	
	

	6
	Doanh thu hoạt động tài chính
	6.768.913.803
	
	3.231.202.868

	7
	Chi phí tài chính
	2.998.889.903
	
	2.444.227.741

	
	Trong đó: Chi phí lãi vay
	2.756.836.884
	
	1.940.487.213

	8
	Chi phí bán hàng
	59.999.999
	
	74.317.725

	9
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	15.123.779.372
	
	10.900.033.921

	10
	Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh
	70.835.350.394
	
	49.007.891.732

	11
	Thu nhập khác
	3.335.461.699
	
	557.922.268

	12
	Chi phí khác
	404.163.517
	
	199.312.081

	13
	Lợi nhuận khác
	2.931.298.182
	
	358.610.187

	14
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	73.766.648.576
	
	49.366.501.919

	15
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	8.698.850.247
	
	4.243.616.963

	16
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
	
	
	

	17
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	65.067.798.329
	
	45.122.884.956

	18
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	                        8.485 
	
	                         7.781 


 bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

Kiểm toán độc lập

Đơn vị kiểm toán độc lập:  Công ty TNHH kiểm toán ASNAF Việt nam

ý kiến kiểm toán độc lập:

Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Container Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

các công ty liên quan

Các công ty liên quan




Mối quan hệ

Quyền biểu quyết

Công ty TNHH Vận tải biển Ngôi sao xanh

Công ty con


100%
Công ty TNHH Container Miền trung

Công ty con


100%

Công ty TNHH Toàn cầu xanh


Công ty con


100%

Công ty TNHH Tuyến TS



Công ty con


100%

Công ty Liên doanh MSC Việt nam


Công ty liên doanh
    
  29%
· Công ty Cổ phần Tiếp vận xanh


Công ty liên kết

  30%
· Công ty Liên doanh MSC Việt Nam;

Vốn điều lệ: 200.000 USD, trong đó Viconship đóng góp 29% vốn điều lệ.

· CTCP Tiếp vận xanh (Green Logistics).

Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng, trong đó Viconship đóng góp 30,33% vốn điều lệ.
tổ chức và nhân sự
Cơ cấu tổ chức của Công ty
Công ty cổ phần Container Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. Các Luật khác và điều lệ Công ty cổ phần container Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 14 tháng 02 năm 2007. 

Kể từ khi thành lập cho đến nay, Công ty cổ phần Container Việt Nam đã xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, định hướng hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, với các đơn vị thành viên hạch toán độc lập và phụ thuộc trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam như sau:

· Đơn vị thành viên

· Cụng ty TNHH Vận tải biển Ngôi sao xanh
· Công ty TNHH Container Miền Trung
· Công ty TNHH tuyến T.S
· Công ty TNHH Toàn Cầu Xanh;

· Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh;

· Cảng Green Port.
· Đơn vị liên doanh và liên kết

· Công ty Liên doanh MSC Việt Nam;

Vốn điều lệ: 200.000 USD, trong đó Viconship đóng góp 29% vốn điều lệ.

· CTCP Tiếp vận xanh (Green Logistics).

Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng, trong đó Viconship đóng góp 30,33% vốn điều lệ.
· Các phòng, ban trong Công ty

· Phòng Tài chính - Kế toán
· Phòng Tổng hợp
· Phòng Kỹ thuật - Vật tư

· Ban Điều hành sản xuất kinh doanh
· Phòng Khai thác vận tải
· Phòng khai thác kho bãi
· Phòng Xếp dỡ
· Xưởng sửa chữa
· Phòng Thanh tra bảo vệ
· Phòng Pháp chế ISO- IT
· Phòng Đại lý MSC
· Phòng Đại lý TS. Line
· Văn phòng đại diện tại Hà Nội
Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty









Ban điều hành
1. Ông Nguyễn Việt Hòa – Chủ tịch HĐQT –  Tổng Giám đốc

Ngày sinh

: 12/08/1956

Nơi sinh


: Ninh Bình
Số CMND

: 030204135

Dân tộc


: Kinh

Quốc tịch

: Việt Nam

Quê quán

: Thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ thường trú
: 11 Võ Thị Sáu – Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại cơ quan
: (031) 3 836 705 

Trình độ văn hóa
: 10/10

Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư máy xếp dỡ
Quá trình công tác
:

· 1978 – 1983
: Cán bộ giảng dạy trường Đại học Giao thông Thuỷ Hải Phòng
· 1983 – 1984              : Cán bộ điều độ Công ty Container Việt Nam

· 1984 – 1985              : Phó phòng khai thác Đại lý đường biển I

· 1985 – 1993              : Trưởng phòng điều độ, Đội trưởng đội xe, Xưởng trưởng
                                        Trưởng đại diện Công ty Container Việt Nam tại Hà Nội
· 1993 – 1997 
: Phó giám đốc Công ty Container Việt Nam

· 1997 – 2001              : Giám đốc Công ty Container Việt Nam

· 2002 – 2005              : Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Container VN
Chức vụ hiện tại
: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 

                                                  Container Việt Nam.

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không
Các khoản nợ đối với Công ty: không.

Lợi ích liên quan với Công ty: không.

2. Ông Hoàng Trọng Giang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 
Ngày sinh

: 02/10/1957

Nơi sinh


: Thái Sơn, Kiến An, Hải Phòng
Số CMND

: 024210058

Dân tộc


: Kinh

Quốc tịch

: Việt Nam

Quê quán

: Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng
Địa chỉ thường trú
: 123 đường Huỳnh Tấn Phát khu phố 4, P. Tân Thuộc Đông,      

                                       Quận 7, TP Hồ Chí Minh 

          Điện thoại cơ quan
: (08) 8 248 226

Trình độ văn hóa
: 10/10

Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư công nghệ máy hàn

Quá trình công tác
:

· 12/1980 – 3/1983
: Chiến sỹ Xưởng 55 Bộ Tư lệnh Vùng V Hải quân
· 03/1984 – 07/1990
:
Cán bộ kỹ thuật, phụ trách Xưởng sửa chữa Công ty container VN
· 8/1990 – 8/1996        : Đại lý viên, Trưởng phòng đại lý Blasco Công ty container VN
· 9/1996 – 06/2002
 : Giám đốc Xí nghiệp Vận chuyển Container Infacon
· 07/2002 – 03/2003
 : Giám đốc Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần 

Container Phía Bắc
· 04/2003 – nay
 : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Container Việt Nam 
                                         kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty thành phố Hồ Chí Minh.
Chức vụ hiện tại
 : Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc  

Chi nhánh Công ty Cổ phần Container Việt Nam tại  thành phố  

 Hồ Chí Minh.

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không.
Các khoản nợ đối với Công ty: không.

Lợi ích liên quan với Công ty: không.
3. Ông Lương Hoài Trân – Uỷ viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc

Ngày sinh

: 28/05/1955

Nơi sinh


: Chiến Thắng, An Lão, Hải Phòng
Số CMND

: 030197897

Dân tộc


: Kinh

Quốc tịch

: Việt Nam

Quê quán

: Chiến Thắng, An Lão, Hải Phòng
Địa chỉ thường trú
: Số nhà 9B Đoạn Xá, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại cơ quan
: (031) 3 552 157

Trình độ văn hóa
: 10/10

Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Quá trình công tác
:

· 08/1973 – 8/1976
: Hạ sỹ quan chiến trường QK 5 Đoàn 559/BTL Trường Sơn, Chiến trường QK5
· 09/1976 – 10/1981
: Sinh viên trường Đại học Giao thông Thuỷ
· 11/1981 – 09/1986
: Cán bộ Giảng dạy Khoa Kinh tế, Đại học Hàng Hải
· 10/1986 – 09/1993
: Nhân viên, Phó phòng, Trưởng phòng Công ty Container Việt 
                                        Nam
· 09/1993 - 02/2002
:
Phó Giám đốc Công ty Container Việt Nam
· 02/2002 đến nay
: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Container Việt Nam.
 Chức vụ hiện tại
: Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Container Việt Nam.

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không
Các khoản nợ đối với Công ty: không.

   Lợi ích liên quan với Công ty: không.
4. Ông Nguyễn Viết Lãng – Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
Ngày sinh

: 09/08/1947

Nơi sinh


: Kinh Lương, Cấp Tiến, Tiến Lãng, Hải Phòng
Số CMND

: 030050902

Dân tộc


: Kinh

Quốc tịch

: Việt Nam

Quê quán

: Kinh Lương, Cấp Tiến, Tiến Lãng, Hải Phòng
Địa chỉ thường trú
: 1/89 Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại cơ quan
: (031) 3 765 416

Trình độ văn hóa
: 10/10

Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư kinh tế vận tải biển
Quá trình công tác
:

· 1969 – 1973
: Bí thư Đoàn Ty Bảo đảm Hàng Hải
· 1973 – 1979
: Bí thư Đoàn trường Đại học Hảng Hải (chuyên trách)
· 7/1979 – 3/1984
: Chuyên viên Phòng Vận tải, chuyên viên Trung tâm khai thác 

                                        Tổng cục đường biển
· 4/1984 – 12/1994
: Phó giám đốc xí nghiệp container phía Bắc
                                        Trưởng phòng Khai thác Công ty Container Việt Nam;

                                        Phó tổng giám đốc Công ty Container Việt Nam
· 01/1995 – 3/2001     : Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc Công ty liên doanh vận tải quốc 

                                        tế Việt - Nhật
· 4/2001 – 3/2002       : Phó tổng giám đốc Công ty Container Việt Nam
· 4/2002 đến nay
: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Container Việt Nam.
 Chức vụ hiện tại
: Ủy viên  HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần  

                                                  Container Việt Nam.

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không
       
Các khoản nợ đối với Công ty: không.

Lợi ích liên quan với Công ty: không.
Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm: không.
Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác khác của Ban Giam đốc
Theo quy chế tiền lương và thưởng của Công ty.

Chính sách đối với người lao động
Tại thời điểm 31/12/2007, tổng số lao động trong Công ty là 616 người.
Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp
Chế độ làm việc:
Người lao động trong công ty đều có hợp đồng lao động theo đúng luật lao động và được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định hiện hành của pháp luật về Luật lao động và các khoản trợ cấp, thưởng, được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội… 

Công ty thực hiện chế độ làm việc 5,5 ngày làm việc/tuần và 8 giờ/ngày. 

Chính sách tuyển dụng, đào tạo: 

Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong sự phát triển của Công ty, Công ty đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn của cán bộ công nhân viên. 

Đối với lao động trực tiếp: Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo trực tiếp lao động ngay tại Công ty kết hợp cử những lao động có tay nghề cao, kinh nghiệm lâu năm tham dự các  khoá đào tạo kiến thức, kỹ năng thực hiện các ngành nghề, dịch vụ mà công ty định hướng phát triển; thường xuyên cử các nhóm lao động đi tham quan học hỏi kinh nghiệm kinh doanh trong và ngoài nước, nhằm hoàn thiện hơn kỹ năng và trình độ của người lao động.

Đối với lao động gián tiếp: Công ty luôn tạo điều kiện tham gia học cả trong và ngoài nước với ngành nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu công việc, tham gia các khoá tập huấn các chế độ chính sách mới của Nhà nước.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi:

Công ty áp dụng chính sách trả lương theo năng suất và hiệu quả làm việc của từng lao động. Có chính sách khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, có sáng kiến và giải pháp kỹ thuật đem lại hiệu quả kinh doanh cao.

Hằng năm, Công ty tổ chức cho Cán bộ Công nhân viên đi tham quan, du lịch nhằm khuyến khích động viên người lao động gắn bó với Công ty.
thông tin về cổ đông và quản trị công ty

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị họp định kỳ để tổng kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra phương hướng kế hoạch cho thời gian tới. HĐQT của Công ty có 09 thành viên, mỗi nhiệm kỳ của từng thành viên là 05 năm. Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. HĐQT gồm có:

Danh sách



Chức vụ

Tỷ lệ sở hữu cổ phần

(thời điểm 22.02.2008)
· Ông Nguyễn Việt Hòa 

Chủ tịch HĐQT

1,73%
· Ông Hoàng Trọng Giang

Phó chủ tịch


0,63%
· Ông Nguyễn Văn Tiến

ủy viên



0,12%
· Ông Lương Hoài Trân

ủy viên



0,58%
· Ông Nguyễn Viết Lãng

ủy viên



0,50%
· Ông Trần Xuân Bạo

ủy viên



0,22%
· Ông Nguyễn Anh Tuấn

ủy viên



0,78%
· Ông Lương Quốc Trọng

ủy viên



0,49%
· Bà Hoàng Thị Hà


ủy viên



0,36%
Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát là cơ quan có chức năng hoạt động độc lập với HĐQT và Ban tổng giám đốc, BKS do ĐHĐCĐ bầu ra và thay mặt ĐHĐCĐ giám sát mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo trực tiếp ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát căn cứ chức năng nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý hợp pháp trong báo cáo quyết toán tài chính của Công ty, đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Ban kiểm soát của Công ty có 03 thành viên với nhiệm kỳ là 05 năm. Ban Kiểm soát gồm:


Danh sách



Chức vụ

· Bà Bùi Thị Bích Loan 

Trưởng Ban

· Ông Lâm Văn Tam

ủy viên

· Bà Nguyễn Thị Kim Nhã 

ủy viên
Chưa có giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và những người liên quan.
Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2007 là 0,7% lợi nhuận sau thuế.

Các dữ liệu thống kê về cổ đông tại thời điểm 22/02/2008
Cổ đông góp vốn trong nước:
Cá nhân:

· Tổng số người:
900 người

· Tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ:

5.222.689 cổ phiếu

· Tỷ lệ nắm giữ:
64,98%

Tổ chức:

· Tổng số:
16 tổ chức

· Tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ:

2.561.331 cổ phiếu

· Tỷ lệ nắm giữ:
31,87%

Trong đó, cổ đông là tổ chức có số lượng cổ phiếu nắm giữ lớn:

· Tổng Công ty Hàng hải Việt nam (Đại diện cho phần vốn của Nhà nước tại Công ty)

· Địa chỉ:    Số 1 Đào Duy Anh, Hà nội 

· Tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ:

2.263.060 cổ phiếu

· Tỷ lệ nắm giữ:
28,16%

Cổ đông góp vốn nước ngoài:

Cá nhân:

· Tổng số người:
18 người

· Tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ:

86.614 cổ phiếu

· Tỷ lệ nắm giữ:
1,08%

Tổ chức:

· Tổng số:
2 tổ chức

· Tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ:

166.700 cổ phiếu

· Tỷ lệ nắm giữ:
2,07%

t/m hội đồng quản trị
  chủ tịch

  Nguyễn Việt Hòa
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VPĐD Hà Nội








P.Đại lý TS Lines








P. Đại lý MSC








P. ISO - IT











P. Kỹ thuật-Vật tư








Ban Điều hành





P. Khai thác vận tải





P. Khai thác kho bãi





P. TT Bảo vệ





P. Xếp dỡ





Xưởng sửa chữa





Cty TNHH Toàn Cầu Xanh





Cảng Green Port





P. Tài chính


Kế toán





P. Tổng hợp





Cty TNHH Container M.Trung





Cty TNHH  VTB Ngôi sao xanh





PHÓ TGĐ PHÍA NAM





PHÓ TGĐ KINH DOANH





PHÓ TGĐ KHAI THÁC





CN TP. HCM





Cty TNHH Tuyến TS





TỔNG GIÁM ĐỐC





BAN KIỂM SOÁT





HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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